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hồ quốc phi* 

 

I. Khái  quát tình  hình  kinh  
tế thương mại của Việt Nam với 
Trung Quốc thời kỳ 1991 đến nay 

1.  Quan hệ kinh tế thương mại Việt – 

Trung 

Ngay sau khi quan hệ hai nước bình 

thường hóa (1991), quan hệ kinh tế 

thương mại phát triển nhanh chóng và 

toàn diện: 

Trong thời gian qua, mặt thuận trong 

quan hệ chính trị hai nước ngày càng 

được củng cố, phát triển và đang đạt tầm 

cao mới. Điều này đã đưa quan hệ hợp 

tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước 

phát triển nhanh, Trung Quốc đã giúp 

Việt Nam một loạt các dự án như Gang 

thép Thái Nguyên, phân đạm Hà Bắc,... 

và rất nhiều công trình, dự án sử dụng 

vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc, 

qua đó  đóng góp vào công cuộc công 

nghiệp hóa, hiên đại hóa nước nhà. 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam  

và Trung Quốc luôn duy trì tốc độ tăng 

trưởng cao, từ chỗ chỉ có vài chục triệu 

USD của những năm đầu, ngày nay 

Trung Quốc đã trở thành bạn hàng số 1 

của Việt Nam. Mục tiêu kim ngạch hai 

chiều 5 tỉ USD năm 2005 và 10 tỉ USD 

năm 2010 mà Thủ tướng hai nước đặt ra 

có khả năng về đích sớm trước 3 năm 

(xem phụ lục 1). Đặc điểm lớn nhất của 

quan hệ thương mại hai nước, chính là từ 

năm 1991 đến năm 2000, Việt Nam  luôn 

xuất siêu sang Trung Quốc, và từ năm 

2001 đến nay, Việt Nam luôn nhập siêu 

và kim ngạch nhập siêu ngày càng lớn. 

* Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên 

giới - Bộ Thương mại. 

Phụ lục 1: Bảng thống kê kim ngạch XNK Việt Nam -Trung Quốc thời kỳ 1991- nay 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm XNK      (%) XK      (%) NK      (%) XN siêu 

1991 37,7      ( - ) 19,3     ( - ) 18,4     ( - ) +0,9 
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1992 127,4   (238)    95,6   (395) 31,8    (73) +63,8 

1993 221,3  (73,7) 135,8    (42)   85,5  (168) +50,3 

1994 439,9  (98,7)   295,7  (118)  144,2   (68) +151,5 

1995 691,6  (57,2) 361,9 (22,3) 329,7 (128) +32,2 

1996 669,2  (- 3,3) 340,2  (-6,0) 329,0 (-0,3) +11,2 

1997 878,5   (31,2) 474,1 (39,3) 404,4 (22,9) +69,7 

1998 989,4   (12,6) 478,9   (1,0) 510,5 (26,2) - 31,6 

1999 1.542,3   (55,8) 858,9  (79,3) 683,4  (33,8) +175,5 

2000 2.957,3   (91,7) 1.534,0  (78,6) 1.423,2  (108) +110,8 

2001 3.047,9     (3,0) 1.534,0  (78,6) 1.629,9 (14,5) - 211,9 

2002 3.653,0  (19,8) 1.495,0    (5,5) 2.158,0 (14,5) - 663,0 

2003 4.867,0  (33,2) 1.747,0  (16,9) 3.120,0 (44,6) -1.373,0 

2004 7.192,0  (47,7) 2.735,5  (56,6) 4.456,5 (42,8) -1.721,0 

2005     8.730,0  (21,5)       2.960,0  (8,24)   5.770,0 (29,6) -2.810,0 

Ghi chú:  (-) Nhập siêu ,      (+) Xuất siêu  

Nguồn:  Tổng cục Hải quan  

 

II. Thực  trạng  quan  hệ  kinh  
tế  thương  mại  7  tỉnh  biên  giới  
phía  Bắc Việt Nam với  Trung  
Quốc hiện nay 

 Là một bộ phận quan trọng trong 
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại toàn 
diện Việt Nam – Trung Quốc, quan hệ 
buôn bán hàng hóa qua biên giới (biên 
mậu) giữa Việt Nam với Trung Quốc 
mặc dù chiếm tỷ trọng kim ngạch nhỏ 
(khoảng 1%) so với kim ngạch XNK giữa 
hai nước, nhưng giữ vị trí quan trọng đối 
với kinh tế của 7 tỉnh biên giới phía Bắc 
nói riêng và cả nước nói chung.  

 1. Về quan hệ biên mậu 7 tỉnh phía Bắc 

với Trung Quốc 

1.1. Những mặt tích cực trong quan 
hệ biên mậu của 7 tỉnh phía Bắc: 

Do thuận lợi về địa lý có đường biên 
giới trên bộ dài với Trung Quốc, nên 7 
tỉnh biên giới phía Bắc (trước đây chỉ có 
6 tỉnh, tỉnh Điện Biên mới được tách ra 
từ Lai Châu năm 2004) đã có những 
bước đi đầu tiên và ngày nay quan hệ 
buôn bán với Trung Quốc là nguồn đóng 
góp GDP quan trọng trong kinh tế của 
tỉnh. Quan hệ biên mậu của 7 tỉnh phía 
Bắc mặc dù còn một số tồn tại cần được 
khắc phục, nhưng nhìn chung mặt tích 
cực luôn chiếm chủ đạo, thể hiện trên 
một số điểm như sau: 

a) Về đời sống kinh tế xã hội vùng 

biên: quan hệ biên mậu đã làm thay đổi 

bộ mặt kinh tế xã hội vùng biên: hạ tầng 

cơ sở giao thông được xây dựng mới, nhà 

cửa khang trang, đô thị hóa diễn ra 

nhanh chóng, đời sống nhân dân các dân 
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tộc được cải thiện rõ rệt; trật tự trị an 

biên giới từng bước được ổn định, các tệ 

nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.       

 b) Hoạt động XNK biên mậu với 

Trung Quốc là một bộ phận quan trọng 

trong hoạt động XNK của cả nước; góp 

phần đáng kể cho công cuộc xây dựng 

đất nước, giải quyết công ăn việc làm, cải 

thiện đời sống nhân dân, là nguồn thu 

ngân sách quan trọng của các tỉnh biên 

giới.   

Phụ lục 2: Thống kê XNK 7 tỉnh phía bắc với Trung Quốc năm 2004 

                                                       Đơn vị tính: Triệu USD 

Xuất khẩu Nhập khẩu 
Stt Tỉnh 

Tổng kim 

ngạch 

XNK 
XuÊt khÈu 

chÝnh ngạch 

XuÊt khÈu 

tiểu ngạch 

Nhập khẩu 

chÝnh ngạch 

Nhập Khẩu 

tiểu ngạch 

Ghi chó 

1 Quảng Ninh 427,83 353,00 18,00 54,70 2,13    

2 Lạng Sơn 303,00 90,00  213,00   

3 Cao Bằng 62,40 27,20  35,20   

4 Lào Cai 56,00 20,00  36,00   

5 Hà Giang 68,26 36,12 16,59 13,91 1,64  

6 Lai Châu 11,00     TĐHH 

7 Điện Biên 19,60 19,20  0,40   

Tổng 948,09 545,52 34,59 353,21 3,77  

Nguồn: Báo cáo của  các Sở Thương mại 

1.2. Những mặt tiêu cực trong biên 
mậu: 

Mặc dù kim ngạch trao đổi biên mậu 

hai nước tăng nhanh, nhưng chưa tương 

xứng với mối quan hệ chính trị và tiềm 

năng của mỗi nước. Chất lượng hàng hóa 

trao đổi biên mậu thường thấp và chưa 

phản ánh đúng thực lực của hai bên. 

Nạn buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp. 

III. Khai  thác  lợi thế so sánh, 
vị trí địa lý thuận lợi của tỉnh 
Cao Bằng, Khu kinh tế cửa khẩu 
Tà Lùng để đẩy mạnh quan hệ 
hợp tác kinh tế thương mại với 

Long Châu, Quảng Tây và Khu 
kinh tế cửa khẩu Thuỷ Khẩu. 

1. Định hướng 

Về mặt nhận thức tư tưởng: tiếp tục 
cọi trọng công tác buôn bán hàng hóa 
qua biên giới, coi trọng thị trường rộng 
lớn – Trung Quốc, triệt để lợi dụng ưu 
thế về địa lý, tâm lý và tính đồng nhất 
về phong tục tập quán, đặc biệt là sự 
quan tâm của lãnh đạo cao cấp Đảng và 
Nhà nước hai bên... để đẩy mạnh quan 
hệ biên mậu giữa Cao Bằng với  Quảng 
Tây; giữa khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng 
với Thuỷ Khẩu. 
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Tiếp tục quan tâm nghiên cứu thị 

trường biên mậu Trung Quốc nói riêng 

và thị trường Trung Quốc nói chung, để 

tìm ra những giải pháp thích hợp trong 

việc giải quyết tốt mối quan hệ biên mậu 

giữa Việt Nam  với Trung Quốc. 

2. Các giải pháp phát huy lợi thế để 
phát triển hợp tác kinh tế 

2.1. Phát huy lợi thế về điạ lý, thuận 
lợi của biên mậu để phát triển hợp tác 
toàn diện giữa Cao Bằng với Quảng Tây:  

Cao Bằng có tuyến biên giới trên bộ 

khá dài và hệ thống các loại hình cửa 

khẩu khá đa dạng, thuận lợi cho giao 

thương giữa Cao Bằng với Quảng Tây – 

Trung Quốc. 

2. 2. Làm đầu mối cho quan hệ 
thương mại, đầu tư, du lịch... giữa 
Trung Quốc với Việt Nam và các nước 
ASEAN. 

Ngay sau khi quan hệ hai nước bình 
thường hóa, tỉnh Cao Bằng trở thành 
một trong những cầu nối, trung tâm 
trung chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc 
và các tỉnh trong cả nước. Ngành du lịch 
trong cả nước cũng thông qua chính sách 
của hai Chính phủ cho phép công dân hai 
nước qua lại bằng Giấy thông hành biên 
giới để phát triển. Ngày nay, lợi thế đó 
đã được Cao Bằng và các tỉnh biên giới 
phía Bắc Việt Nam khai thác triệt để. 

2.3. Phát huy lợi thế về hệ thống chính 
sách thương mại ưu đãi: 

Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại 
Việt Nam – Trung Quốc nói chung và 
quan hệ trao đổi biên mậu nói riêng luôn 
nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cao 
cấp hai nước. 

Hai bên đều dành cho biên mậu 
những ưu đãi nhằm phát triển kinh tế 
biên giới: Phía Trung Quốc giảm 50% 
thuế nhập khẩu và thuế VAT nếu buôn 
bán biên mậu. Định mức miễn thuế 
3.000 NDT (tương đương 6 triệu đồng) 
cho cư dân biên giới qua lại buôn bán 
làm ăn. Phía Việt Nam miễn thuế định 
mức 500.000 đồng cho cư dân.  

Do vậy, có thể nói hai Nhà nước đều 
quan tâm phát triển buôn bán hàng hóa 
qua biên giới, dành cho biên mậu nhiều 
ưu đãi và thường xuyên tổ chức các cuộc 
gặp gỡ các cấp để giải quyết những phát 
sinh trong quá trình giao thương hàng hóa. 

2.4. Phát huy lợi thế về hàng hóa có 
tính bổ sung cho nhau cao: 

Nhìn vào cơ cấu hàng hóa xuất nhập 
khẩu của hai nước, chúng ta nhận thấy, 
nhiều mặt hàng nhập khẩu chủ lực của 
Việt Nam đều có xuất xứ từ Trung Quốc, 
như: phân bón, hóa chất, sắt thép, sản 
phẩm hóa dầu, nguyên phụ liệu dệt may 
da, thiết bị máy móc, một số hàng tiêu 
dùng.... 

Ngược lại, nhiều chủng loại hàng hóa 
của Việt Nam được xuất khẩu sang 
Trung Quốc với số lượng khá lớn như  
dầu thô, than đá, cao su thiên nhiên, rau 
quả nhiệt đới, thuỷ sản tươi, đông lạnh, 
hàng nông sản, ... 

Rõ ràng, cơ cấu hàng XNK của Việt 
Nam và Trung Quốc có tính bổ sung cho 
nhau cao.  

2.5. Phát huy lợi thế tương đồng về 
phong tục tập quán và quan hệ hữu nghị 
lâu đời giữa nhân dân hai nước. 

Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung 
Quốc, đặc biệt là cư dân biên giới vốn có 
truyền thống hữu nghị lâu đời. Nhân 



 nghiên cứu trung quốc số 3(67)-2006 

 

46 

dân hai nước vốn yêu chuộng hòa bình, 
cần cù lao động, hiếu khách và phong 
tục tập quán cơ bản giống nhau. Đây là 
thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiến 
hành khảo sát thị trường, xúc tiến 
thương mại. Mặt khác chế độ chính trị hai 
nước khá giống nhau, đều tiến hành cải 
cách chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang 
nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản. Do vậy, đây cũng là 
lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi 
thâm nhập thị trường Trung Quốc. 

Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế 

diễn ra nhanh chóng, quan hệ hợp tác 

kinh tế thương mại Việt Nam - Trung 

Quốc nói chung và quan hệ hợp tác kinh 

tế thương mại giữa Cao Bằng Việt Nam 

với Quảng Tây Trung Quốc nói riêng 

đã và đang phát triển một cách mạnh 

mẽ. Với những ưu thế rõ rệt của mình, 

chúng tôi tin rằng quan hệ hợp tác kinh 

tế giữa Cao Bằng và Quảng Tây; giữa Tà 

Lùng và Thuỷ Khẩu sẽ trở thành động 

lực mới phát triển kinh tế cho hai bên. 

 

đảng cộng sản trung quốc… 
(Tiếp theo trang 83) 

Trên thực tế, tỷ lệ đảng viên trong số  chủ xí nghiệp tư nhân tương đối cao. Cuộc 

điều tra kinh tế  tư doanh toàn quốc năm 1993 cho thấy, tỷ lệ này là 17,1%, năm 

1997 là 16,6%, đều cao hơn tỷ lệ đảng viên trong công nhân, nông dân, đồng thời 

cũng cao hơn tỷ lệ đảng viên so với tổng số dân của cả nước(2). Điểm đáng chú   ý là, 

trong số đảng viên chủ doanh nghiệp tư nhân, có một bộ phận trở thành chủ doanh 

nghiệp sau khi gia nhập Đảng. Cuộc điều tra năm 1987 cho thấy tỷ lệ số người là 

chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi vào Đảng, ở thành phố thị trấn là  8,7%, còn ở 

nông thôn – trong số đảng viên cũ tỷ lệ này là 37,14%, trong số đảng viên mới là 

11,43%(3). 

hoài nam 

 

 

chú thích: 

(1) Sách “Tuyển chọn những văn kiện quan trọng từ Đại hội XIII đến nay”. Quyển giữa, 
Nxb Nhân dân, Bắc Kinh, 1991, tr. 598. 

(2), (3) L ý Cừờng: Một số tư liệu và phân tích về kinh tế  tư doanh. Trong “Hoa hạ luận 

đàm”, http://huaxia.ihw.com.cn/webbs/iec 02601.htm 
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